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Uỷ ban kỹ thuật điện quốc tế
--------------------

Các máy biến áp lực

Phần 5 : Khả năng chịu đựng ngắn mạch

Lời nói đầu

1) Những quyết định hoặc thoả thuận chính thức của IEC về các vấn đề kỹ thuật, được
soạn thảo bởi các uỷ ban kỹ thuật trong đó có đại diện các uỷ ban quốc gia có quan tâm đặc biệt
đến vấn đề đó, biểu thị sự nhất trí cao về các chủ đề đã được xem xét.

2) Những quyết định và thoả thuận này có dạng là các khuyến nghị cho việc sử dụng
quốc tế và đã được các uỷ ban quốc gia chấp nhận theo ý nghĩa đó.

3) Nhằm thúc đẩy sự thống nhất quốc tế, IEC biểu lộ sự mong muốn là tất cả các uỷ ban
quốc gia nên chấp nhận văn bản khuyến nghị của IEC làm qui tắc quốc gia mình khi điều kiện
quốc gia cho phép. Bất kỳ sự sai khác nào giữa khuyến nghị của IEC và nhửng qui tắc quốc gia
tương ứng trong phạm vi có thể được cần sớm được chỉ rõ trong quy tắc quốc gia đó.

Lời tựa

ấn phẩm này đã được soạn thảo bởi Uỷ ban kỹ thuật IEC số 14 : Các máy
biến áp lực.

Nó là phần thứ năm của một sê--ri năm phần, khi nó được hoàn chỉnh nó
sẽ thay thế xuất bản lần thứ hai của ấn phẩm 76 (1967).

Bản dự thảo thứ nhất đã được thảo luận ở hội nghị tổ chức tại Bruxelles
năm 1971, như một kết quả của Hội nghị là tài liệu 14 ( Văn phòng Trung ương)
22, được trình lên các uỷ ban quốc gia chấp thuận theo “ Qui tắc sáu tháng “
tháng chín năm 1972.

Các quốc gia đã bỏ phiếu tán đồng ấn phẩm:
ác - gen - ti - na Đức Nam phi (cộng hoà )
úc Hung ga ri Tây ban nha
áo ít - sa - el Thuỵ điển
Bỉ ý Thổ nhĩ kỳ
Ca - na - da Nhật liên xô
Đan - mạch Hà lan Anh
Phần lan Na - uy Mỹ
Pháp Bồ đào nha Nam tư

Ru - ma - ni

ấn phẩm 76 đã được chia thành năm phần, được xuất bản thành từng tập
riêng :

ấn phẩm 76-1 phẩn 1: Tổng quát
ấn phẩm 76-2 phần 2 : độ tăng nhiệt độ
ấn phẩm 76-3 phần 3 : Các mức cách điệ và các thử nghiệm điện môi.
ấn phẩm 76-4 phần 4 : Các đầu phân áp và các đấu nối
ấn phẩm 76-5 phần 5 : Khả năng chịu đựng ngắn mạch
ấn phẩm này bao gồm xuất bản lần thứ nhất (1976) và bản sửa đổi cố 1

xuất bản năm 1979.
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Các máy biến áp lực

Phần 5 : Khả năng chịu đựng ngắn mạch

1. Các yêu cầu về khả năng chịu đựng ngắn mạch

1.1  Tổng quát

Các máy biến áp phải được thiết kế và cấu trúc để chịu đựng không hư hại các
hậu quả nhiệt và cơ của dòng điện ngắn mạch bên ngoài trong các điều kiện đã quy
định ở tiểu mục 1.2.

Các ngắn mạch ngoài không hạn chế ở ngắn mạch ba pha : Chúng bao gồm các
sự cố giữa các pha, giữa hai pha với đất và giữa pha với đất. Những dòng điện do bởi
các diều kiện này ở trong những cuộn dây được gọi là “ quá dòng điện “ trong phần này
của ấn phẩm 76.

Ghi chú : Những yêu cầu của mục 1 được áp dụng cho các máy biến áp ngâm trong dầu.
Đối với các máy biến áp kiểu khô, các yêu cầu như vậy là tuỳ thuộc vào sự thoả thuận giữa nhà
chế tạo và người mua, có xem xét đến các nguyên tắc đã được thành lập trong mục 1 của ấn
phẩm này.

1.2 Các điều kiện quá dòng điện
1.2.1 Các máy biến áp có hai cuộn dây tách riêng
1.2.1.1 đối với những máy biến áp ba pha hoặc những nhóm ba pha, ta

phân biệt ba loại theo công suất định mức:
Loại 1, lên tới 3150 kVA
Loại 2, Từ 3159 kVA tới 40 000 kVA
Loại 3, trên 40 000 kVA

1.2.1.2 Dòng ngắn mạch đối xứng ( giá trị hiệu dụng, cũng xem tiểu mục
2.1.2) phải được tính toán bằng cách dùng trở kháng ngắn mạch của máy biến áp
cộng với trở kháng hệ thống đối với các máy biến áp loại II và III và cũng như
đối với các máy biến áp loại I nếu trở kháng hệ thống lớn hơn 5% của trở kháng
ngắn mạch của máy biến áp.

Bảng I

Các giá trị đặc trưng của điện áp ngắn mạch của các máy biến áp có hai cuộn dây
tách riêng

Điện áp ngắn mạch có dòng định mức, được biểu thị bằng phần trăm của điện áp danh
định của cuộn dây mà điện áp được đặt vào

Công suất định mức kVA Điện áp ngắn mạch %

tới 630
631         tới   1250
1251       tới   3150
3151       tới   6300

6301       tới   12500
12501     tới   25000

25001     tới   200000

4,0
5,0

6,25
7,15
8,35
10,0
12,5

Ghi chú:
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1- Đối với các máy biến áp công suất định mức lớn hơn 200000 kvA, những giá trị phải tuỳ thuộc vào
sự thoả thuận giữa nhà chế tạo và người mua.
2- Trong trường hợp các phần tử đơn pha được đấu nối để làm thành một nhóm ba pha, giá trị của
công suất định mức được áp dụng cho nhóm ba pha.

Đối với các máy biến áp loại 1 , trở kháng hệ thống được bỏ qua trong tính toán nếu trở
kháng này bằng hoặc nhỏ hơn 5 % của trở kháng ngắn mạch của máy biến áp .
Giá trị đỉnh của dòng điện ngắn mạch phải được tính toán phù hợp với tiểu mục 2.2.3
1.2.1.3 Bảng I cho những giá trị đặc trưng của các trở kháng ngắn mạch của các máy biến
áp, được biểu thị bằng điện áp ngắn mạch ở dòng định mức đầu phân áp chính. Nếu yêu cầu
những giá trị thấp hơn, khả năng chịu đựng ngắn mạch của máy biến áp sẽ tuỳ thuộc vào sự
thoả thuận giữa nhà chế tạo và người mua .
1.2.1.4 Công suất biểu kiến ngắn mạch của hệ thống tại địa điểm máy biến áp có thể được
qui định bởi người mua   trong đơn mời thầu để đạt được giá trị đối với dòng điện ngắn
mạch đối xứng dùng cho thiết kế và những thử nghiệm.
Nếu  mức công suất ngắn mạch không được qui định, những giá trị cho trong Bảng II  có thể
được sử dụng .

Bảng II
Công suất biểu kiến ngắn mạch của hệ thống có thể sử dụng được khi không có các

thông số kỹ thuật khác.
Điện áp cao nhất của Hệ thống

kV
Công suất biểu kiến ngắn mạch

MVA

7.2,12,17.5 và 24
36

52 và 72.5
100 và 123
145 và 170

245
300
420

500
1000
3000
6000
10000
20000
30000
40000

1.2.2 Các máy biến áp có nhiều hơn hai cuộn dây và các máy biến áp tự ngẫu :
Những quá dòng điện trong những cuộn dây, bao gồm các cuộn dây ổn định và

các cuộn dây phụ, phải được xác định từ những trở kháng của máy biến áp và ( các ) hệ
thống. Phải xem xét đến các hậu quả có thể của việc cung cấp ngược trở lại có thể từ
các máy quay hoặc từ các máy biến áp khác cũng như của những dạng khác của các sự
cố hệ thống mà các sự cố này có thể xẩy ra trong khi vận hành, ví dụ các sự cố pha- đất
và các sự cố pha- pha có kết hợp với điều kiện nối đất của hệ thống và của máy biến áp
đang xem xét. Những đặc trưng của mỗi hệ thống ( ít nhất là công suất biểu kiến ngắn
mạch và dải tỷ số giữa trở kháng thứ tự không và trở kháng thứ tự dương ) phải được
quy định bởi người mua trong đơn mời thầu.

Khi trở kháng tổ hợp của máy biến áp và ( những ) hệ thống dẫn đến quá dòng
điện quá đáng, nhà chế tạo phải khuyến nghị  người mua về quá dòng điện cực đại mà
máy bién áp có thể chịu đựng được. Trong trường hợp này, việc cung cấp phải do người
mua làm để giơí hạn dòng điện ngắn mạch tới quá dòng điện được chỉ dẫn bởi nhà chế
tạo.

Các cuộn dây ổn định của các máy biến áp ba pha phải có khả năng chịu đựng
quá dòng điện do bởi các dạng khác nhau của sự cố hệ thống mà các sự cố này có thể
xẩy ra trong vận hành, có để ý đến các điều kiện nối đất của hệ thống đang xét.

Có thể không kinh tế khi thiết kế các cuộn dây phụ để chịu đựng các  dòng ngắn
mạch ở các đầu cực của chúng. Trong trường hợp như vậy. hậu quả của các quá dòng
điện phải được hạn chế bằng các biện pháp thích hợp như là cuộn kháng đấu nối tiếp,
hoặc trong một số trường hợp bằng cầu chì. Phải chú ý phòng bị  chống các sự cố trong
vùng giữa máy biến áp và trang bị bảo vệ.

QUANPHAM
.V

N

https://quanpham.vn/download/tieu-chuan-iec/



76-5 @ IEC 1978 - 7 -

IEC765_114DB2.doc 06/14/17 7 /  15

Trong trường hợp các máy biến áp đơn pha được nối để tạo thành một nhóm ba
pha, những cuộn dây ổn định phải có khả năng chịu một ngắn mạch ở trên đầu cực của
chúng, trừ phi người mua quy định rằng những đề phòng đặc biệt phải được tiến hành
để tránh ngắn mạch giữa các pha.
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1.2.3. Các máy biến áp tăng - giảm áp.
Những trở kháng của các máy biến áp tăng - giảm áp có thể rất nhỏ và như vậy,

những quá dòng điện trong những cuộn dây được xác định chủ yếu bởi những đặc trưng
của hệ thống tại địa điểm của máy biến áp. Những đặc trưng này phải được quy định
bởi người mua trong các đơn mời thầu của mình.

Khi trở kháng tổ hợp của máy biến áp và hệ thống dẫn tới quá dòng quá mức, nhà
chế tạo phải khuyến nghị người mua về quá dòng điện cực đại mà máy biến áp có thể
chịu đựng được. Trong trường hợp này, người mua nên bố trí để hạn chế dòng điện ngắn
mạch tới quá dòng điện được chỉ rõ bởi nhà chế tạo.

1.2.4. Các máy biến áp được kết hợp trực tiếp với các trang bị khác.
Khi một máy biến áp được kết hợp trực tiếp với trang bị khác, trở kháng của nó

sẽ giới hạn dòng điện ngắn mạch, tổng những trở kháng của máy biến áp, hệ thống và
trang bị được kết hợp trực tiếp có thể được đưa vào tính toán theo thoả thuận giữa nhà
chế tạo và người mua.

Điều này được áp dụng, ví dụ cho các máy biến áp của nhà máy điện nếu sự đấu
nối giữa máy phát và máy bién áp được thực hiện sao cho khả năng sự cố giữa các pha
hoặc hai pha và đất xẩy ra tại đó là không đáng kể.

Ghi chú: - Nếu sự đấu nối giữa máy phát và máy biến áp được tiến hành theo
cách này, những điều kiện ngắn mạch khắc nghiệt nhất có thể xẩy ra, trong trường hợp
một máy biến áp máy phát được đấu nối sao - tam giác với trung tính nối đất, khi một
sự cố pha - đất xẩy ra trên hệ thống được nối với cuộn dây nối hình sao.

1.2.5. Các máy biến áp đặc biệt
Khả năng của một máy biến áp để chịu đựng các quá dòng điện thường xuyên

nổi lên từ phương pháp vận hành hoặc áp dụng đặc biệt (ví dụ máy biến áp của lò luyện
(gang thép N.D.) và những máy biến áp cung cấp cho các trang bị kéo) phải theo sự
thoả thuận giữa nhà chế tạo và người mua.

1.2.6. Trang bị đổi nối đầu phân áp.
Khi một máy biến áp được lắp đặt trang bị đổi nối đầu phân áp thì trang bị này

phải  có khả năng chịu đựng được cùng những quá dòng điện do các ngắn mạch như
những cuộn dây.

1.2.7. Các đầu cực trung tính.
Đầu cực trung tính của các cuộn dây có đấu nối sao hoặc zig zắc phải được thiết

kế đối với quá dòng điện cao nhất có thể chạy qua đầu cực đó.

2. Sự chứng minh của khả năng chịu đựng ngắn mạch.
Ghi chú: - Những yêu cầu của mục 2 áp dụng cho các máy biến áp ngâm trong

dầu. Đối với các máy biến áp kiểu khô, các yêu cầu như vậy phải theo sự thoả thuận
giữa nhà ché tạo và người mua, có để ý tới những  nguyên tắc đã được thiết lập trong
mục 2 của ấn phẩm này.

2.1. Khả năng nhiệt để chịu đựng ngắn mạch.
2.1.1. Tổng quát.
Theo tiêu chuẩn này, khả năng nhiệt để chịu đựng ngắn mạch được chứng minh

bằng tính toán.
2.1.2. Giá trị của dòng ngắn mạch đối xứng I được tính toán cho máy biến áp có

hai cuộn dây. Đối với các máy biến áp ba pha, giá trị hiệu dụng của dòng ngắn mạch
đối xứng được tính như sau:

I =
U

Z Z( )1 2 3
,    b»ng kil« ampe        ( 1 )

ở đó:
Zs là trở kháng ngắn mạch của hệ thống :

Zs = sU
S

2

, bằng   ohms  trên pha     ( 2 )

QUANPHAM
.V

N

https://quanpham.vn/download/tieu-chuan-iec/



76-5 @ IEC 1978 - 9 -

IEC765_114DB2.doc 06/14/17 9 /  15

Us là điện áp định mức của hệ thống, bằng Kilôvolt, và S là công suất biểu kiến
ngắn mạch của hệ thống, tính bằng mê ga vôn ăm-pe.

U và Z được xác định như sau:
a) Đối với đầu phân áp chính:
U là điện áp định mức của UN của cuộn dây đang xem xét, tính bằng kilôvolt.
Z là trở kháng ngắn mạch của máy biến áp quy đổi về cuộn dây xem xét, và được

tính toán như sau:

Zt =
u

x
U

S
Z N

N100

2

tính bằng ôm trên pha

trong đó uz là điện áp ngắn mạch ở dòng định mức và ở nhiệt độ tham chiếu, biểu
thị theo phần trăm, và S là công suất định mức của máy biến áp, tính bằng mê ga vôn
¨m-pe.

b) đối với các đầu phân áp khác với đầu phân áp chính:
U, nếu không có điều quy định nào khác, là điện áp nấc của nấc và cuộn dây

đang xem xét, tính bằng kilôvolt.
Zt là trở kháng ngắn mạch của máy biến áp quy đổi về cuộn dây và nấc đang xem

xét, tính bằng ôhm trên pha.
Đối với các máy biến áp loại I, trở kháng của hệ thống được bỏ qua trong các tính

toán nếu như nó bằng hoặc nhỏ hơn 5% trở kháng ngắn mạch của máy biến áp (cũng
xem tiểu mục 1.2.1.2).

Nếu công suất ngắn mạch của hệ thống không được quy định bởi người mua
trong mời thầu, giá trị đó có hể lấy theo Bảng II.

Ghi chú: - Đối với các mục tiêu của tiểu mục này. tên gọi Z đã được dùng đối với
trở kháng ngắn mạch của máy biến áp được gọi là Z trong tiểu mục 3.7.4. của Phần 1.

2.1.3. Khoảng thời gian của dòng ngắn mạch đối xứng I.
Khoảng thời gian của dòng điện I được dùng để tính toán khả năng chịu đựng

ngắn mạch là 2s, nếu không có điều quy định nào khác của người mua.
Ghi chú: - Đối với các máy biến áp tự ngẫu và đối với các máy biến áp có dòng

ngắn mạch vượt quá 25 lần dòng điện định mức, khoảng thời gian của dòng ngắn mạch
dưới 2s là có thể chấp nhận được sau khi thoả thuận giữa nhà chế tạo và người mua.

2.1.4. Giá trị cho phép cực đại của nhiệt độ trung bình cao nhất

Dựa trên nhiệt độ ban đầu của cuộn dây, được xác định như là tổng của nhiệt độ
xung quanh cực đại cho phép và độ tăng nhiệt độ tương ứng ở các điều kiện định mức
được đo bằng điện trở (hoặc, nếu độ tăng nhiệt độ là không được biết, giới hạn độ tăng
nhiệt độ tương ứng với nhiệt độ loại cách điện của cuộn dây), nhiệt dộ trung bình cao
nhất   của cuộn dây 1 , sau khi mang tải với với một dòng điện ngắn mạch đối xứng I
của một giá trị và khoảng thời gian như mô tả trong tiểu mục 2.1.23 và 2.1.3, không
được vượt quá giá trị 2 được chỉ rõ ở Bảng III ở bất kỳ vị trí nấc phân áp nào:

Bảng III
Các giá trị cực đại cho phép của nhiệt độ trung bình 2 của cuộn dây

sau khi ngắn mạch.

Kiểu máy biến áp Loại nhiệt độ của Giá trị của
cách điện Đồng Nhôm

Ngâm trong dầu A 250oC 200oC
Khô A

E
B

F và H

180oC
250oC
350oC
350oC

180oC
200oC
200oC

-

* Đối với định nghĩa "điện áp nấc", xem tiểu mục 3.5.3.3 của ấn phẩm 76 - 1: Phần 1 :
Tổng quát.
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2.1.5. Tính toán nhiệt độ 1

Nhiệt độ trung bình cao nhất  có thể đạt được bởi cuộn dây sau khi ngắn mạch
phải được tính toans bằng công thức:

1 = 0 + J2.t.103  oC                            ( 4 )
ở đó:

0 là nhiệt độ ban đầu, tính bằng cel-si-út
J là mật độ dòng ngắn mạch tính bằng am pe trên mi li mét bình phương
t là khoảng thời gian, tính bằng giây (sec)

a là một hàm của 1/2 ( 2 + 0 ) phù hợp với bảng IV, ở đó:

2 là nhiệt độ trung bình cực đại cho phép của cuộn dây, tính bằng độ cel-si-út,
như được quy định trong bảng III.

Bảng IV
Các gi á trị của hệ số "a"

1/2 ( 2 + 0 ) a = Hàm số của 1/2 ( 2 + 0 )
oC Cuộn dây bằng đồng Cuộn dây bằng nhôm

140

160

180

200

220

240

260

7.41

7.80

8.20

8.59

8.99

9.38

9.78

16.5

17.4

18.3

19.1

-

-

-

2.1.6. Giá trị của dòng ngắn mạch đối xứng I đối với các máy biến áp có nhiều
hơn hai cuộn dây và các máy biến áp tự ngẫu.

Các quá dòng điện được tính toán phù hợp với tiểu mục1.2.2. Nhiệt độ trung bình
cao nhất của mỗi cuộn dây được tính toán phù hợp với tiểu mục 2.1.3, 2.1.4. và 2.1.5. và
không được vượt quá giá trị cực đại cho phép đã cho trong Bảng III.

2.2. Khả năng cơ chịu đựng ngắn mạch
2.2.1. Tổng quát
Theo tiêu chuẩn này, khả năng cơ chịu đựng ngắn mạch được chứng minh bằng

các thử nghiệm hoặc bằng cách tham chiếu vào các thử nghiệm trên các máy biến áp
tương tự.

Các thử nghiệm ngắn mạch là các thử nghiệm dặc biệt (xem ấn phẩm 76-1 tiểu
mục 3.1.1.3.) được thực hiện phù hợp với các tiểu mục sau.

Các máy biến áp loại III thông thường không được thử nghiệm phù hợp với tiêu
chuẩn này.

Các điều kiện của các thử nghiệm trên các máy biến áp có nhiều hơn 2 cuộn dây
và các máy biến áp tự ngẫu phải luôn luôn theo sự thoả thuận giữa nhà chế tạo và người
mua.

2.2.2. Điều kiện của máy biến áp trước khi những thử nghiệm ngắn mạch.

2.2.2.1. Nếu không có điều thoả thuận nào khác, những thử nghiệm được tiến
hành trên một máy biến áp mới sẵn sàng đưa vào làm việc. Việc lắp ráp các phụ kiện
không có ảnh hưởng gì tới cách làm việc trong khi ngắn mạch (ví dụ trang bị làm mát
có thể tháo rời ra được) là không cần thiết.
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2.2.2.2. Trước khi thử nghiệm ngắn mạch, máy biến áp phải chịu những thử
nghiệm thông lệ đã được quy định trong ấn phẩm 76-1.

Nếu những cuộn dây được lắp các đầu phân áp, điện kháng và nếu cần điện trở
cũng phải được đo đối với những vị trí phân áp mà tại những vị trí này những thử
nghiệm ngắn mạch sẽ được tiến hành.

Tất cả những đo lường các điện kháng phải có thể tạo lại được với một độ lệch
nhỏ hơn  0,2%.

Một báo cáo bao gồm những kết quả của những thử nghiệm thông lệ phải có sẵn
sàng ngay từ lúc bắt đầu các thử nghiệm ngắn mạch.

2.2.2.3. Lúc bắt đầu của những thử nghiệm ngắn mạch, nhiệt độ trung bình của
những cuộn dây phải ở giữa 0oC và  40oC.

2.2.3. Giá trị đỉnh i
^

đối với các máy biến áp hai cuộn dây.

Biên độ i
^

của của đỉnh thứ nhất của dòng điện thử nghiệm không đối xứng được
tính toán như sau;

i
^

= I k 2 (5)
ở đó dòng ngắn mạch đối xứng I được xác định phù hợp với các tiểu mục

1.2.1.2. và 2.1.2.
Hệ só k 2 phụ thuộc vào tỉ số X/R, ở đó:
X là tổng những những điện kháng của máy biến áp và hệ thống (Xt + Xs

) bằng ôhm.
R là tổng những điện trở của máy biến áp và hệ thống (Rt + Rs ), bằng

«hm.
Nếu không có điều quy định nào khác, hệ số k 2 được giới hạn tới 1.8

2 =2,55.
Bảng V quy định những hệ số được dùng đối với các giá trị khác nhau của

X/R.
Bảng V

Những giá trị của hệ số   k 2

X/R 1 1.5 2 3 4 5 6 8 10 14
k 2 1.51 1.64 1.76 1.95 2.09 2.19 2.27 2.38 2.46 2.55

Ghi chú:- Đối với các giá trị khác của X/R giữa 1 và 1.4, hệ số k 2 có thể được xác
định bằng phương pháp nội suy tuyến tính.

Đối với các máy biến áp loại I và Zs  0,05 Zt (xem các tiểu mục 1.2.1.2. và
2.1.2.) X và R chỉ liên quan chỉ liên quan tới máy biến áp ( Xt và  Rt ).

Đối với Zs  0,05 Zt , mặt khác, X và R có liên quan tới máy biến áp và hệ
thống (Xt + Xs và Rt + Rs ).

Ghi chú: - Khi Zs  0,05 Zt , thay thế Xt và Rt (bằng ôhm) ux và ur có thể được dùng cho
nấc phân áp chính, ở đó:

ux là thành phần cảm kháng của uz , bằng phần trăm.
ur là thành phần điện trở, ở nhiệt độ quy chiếu, của uz, bằng phần trăm.
uz là điện áp ngắn mạch của máy biến áp, ở nhiệt độ quy chiếu, bằng phần trăm.
2.2.4. Giá trị và khoảng thời gian của dòng điện thử nghiệm ngắn mạch đối với

các máy biến áp hai cuộn dây.

Dòng điện không đối xứng có đỉnh thứ nhất của biên độ i
^

(tiểu mục 2.2.3) sẽ
được biến đổi (nếu khoảng thời gian của dòng điện thử nghiệm ngắn mạch là đủ lâu )
thành dòng điện đối xứng I (tiểu mục 2.1.2).

Giá trị đỉnh của dòng điện đạt được trong thử nghiệm không được lệch quá 5% và
dòng điện đối xứng quá 10% giá trị quy định. Khoảng thời gian của dòng điện đối với
các thử nghiệm ngắn mạch được quy định trong tiểu mục 2.2.5.4.
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2.2.5. Thủ tục thử nghiệm ngắn mạch đối với các máy biến áp có hai cuôn dây.
2.2.5.1. Để đạt được một dòng điện thử nghiệm theo tiểu mục 2.2.4, điện áp không tải của

nguồn có thể cao hơn điện áp định mức của cuộn dây được cấp điện. Nối ngắn mạch cuộn dây
có thể hoặc theo hoặc ngay trước khi (ngắn mạch tiền xác lập) đặt điện áp vào cuộn dây khác
của máy biến áp.

Trong trường hợp thứ nhất, điện áp không được vượt 1,15 lần điện áp định mức của cuộn
dây.

Nếu phương pháp ngắn mạch tiền xác lập được dùng cho các máy biến áp có các cuộn
dây đồng trục đơn, việc cấp điện phải được đấu nối vào cuộn dây cách xa lõi hơn, cuộn dây gần
lõi hơn được nối ngắn mạch nhằm để tránh sự bão hoà của lõi từ, mà sự bão hoà này có thể gây
ra dòng từ hoá quá mức xếp chồng lên dòng ngắn mạch trong những chu kỳ đầu tiên.

Đối với các máy biến áp có cuộn dây xen kẽ hoặc các máy biến áp có cuộn dây đồng trục
kép, phương pháp ngắn mạch tiền xác lập chỉ được dùng sau khi thoả thuận giữa nhà chế tạo và
người mua.

2.2.5.2. Để được giá trị đỉnh ban đầu của dòng điện (tiểu mục 2.2.3.) trong cuộn dây pha
đang thử nghiệm, lúc đóng phải dược hiệu chỉnh với một đóng đồng bộ.

Để kiểm tra những giá trị của những dòng thử nghiệm i
^

và I, những dòng điện này phải
luôn luôn được ghi bằng một (ốt-xi-lô-gráp) dao động ký.

Để được sự không đối xứng cực đại của dòng điện trong một của những cuộn dây pha, sự
đóng phải xẩy ra đúng lúc điện áp của cuộn dây này qua không.
Ghi chú: 1- Đối với các cuộn dây nối hình sao, sự không đối xứng cực đại đạt được bằng sự đóng

lhi điện áp pha qua không. Hệ số k của giá trị đỉnh i
^

có thể được xác định từ những biểu đồ
giao động của các dòng điện dây. Đối với các thí nghiệm ba pha trên các cuộn dây đấu nối tam
giác, điều kiện này có thể đạt được bằng sự đóng khi điện áp giữa các pha qua không. Một trong
những phương pháp xác định hệ số k là bằng sự đóng trong khi những thử nghiệm hiệu chỉnh mở
đầu ở một cực đại của điện áp giữa các pha. Trong trường hợp này, hệ số k được thấy từ biểu đồ
giao động của những dòng điện dây.

Phương pháp khác để xác định các dòng điện pha trong một cuộn dây đấu nối tam giác
là bằng đấu nôí thích hợp những cuộn dây thứ cấp của các máy biến dòng đo những dòng điện
dây. Giao động ký có thể được làm để ghi những dòng điện pha.

2- Đối với các máy biến áp đấu nối sao- zig zắc thuộc loại I và có điều chỉnh từ thông
hằng số, có một giá trị ux / ur  3 (xem tiểu mục 2.2.3.). ba pha được đóng đồng thời không dùng
một sự đóng đồng bộ. Đối với các máy biến áp khác có đấu nối hình sao- zig zắc, phương pháp
đóng tuỳ theo thoả thuận giữa nhà chế tạo và người mua.

2.2.5.3. Đối với các máy biến áp ba pha, ta phải dùng một nguồn cấp ba pha trong chừng
mực mà các yêu cầu của tiểu mục 2.2.4. có thể được tôn trọng. Nếu không, ta có thể dùng một
nguồn đơn pha như đã chỉ rõ dưới đây. Đối với những cuộn dây đấu nối hình tam giác, nguồn
đơn pha được nối vào hai đỉnh của tam giác và điện áp thử nghiệm là cùng điện áp như điện áp
đã có giữa các pha trong thử nghiệm ba pha. Đối với những cuộn dây đấu nối hình sao, nguồn
đơn pha được mắc giữa một đầu cực dây và đầu kia với hai đầu cực dây đấu nối chung với nhau.
Điện áp đơn pha trong khi thử nghiệm phải bằng  3 / 2 lần điện áp giữa các pha trong một thử
nghiệm ba pha.

Ghi chú : 1- Những thử nghiệm với một nguồn cấp điện dơn pha được áp dụng chính là
cho các máy biến áp loại II hoặc III và biểu thị lợi ích rất hiếm đối với các máy biến áp loại I.

2- Đối với những cuộn dây đấu nối hình sao và có cách điện không đồng đều, cần thiết
phải kiểm tra xem cách điện của trung tính có đủ đối với một thử nghiệm đơn pha.

3- Đối với các cuộn dây nối hình sao, nếu nguồn công suất không đủ đối với thử nghiệm
đơn pha được mô tả ở trên và trung tính có thể dùng được, nhà chế tạo và người mua có thể thoả
thuận về việc sử dụng các thử nghiệm đơn pha giữa đầu cực dây và trung tính.

2.2.5.4. Khi không có đặc trưng kỹ thuật đặc biệt, số những thử nghiệm trên các máy biến
áp ba pha và đơn pha được xác định như sau, không bao gồm các thử nghiệm hiệu chỉnh mở đầu
được thực hiện ít nhất là 70% dòng điện quy định và được làm để đảm bảo sự diễn biến đúng đắn
của thử nghiệm có liên quan đến lúc đóng điện, hiệu chỉnh dòng điện, sự tắt dần và khoảng thời
gian.

Đối với những máy biến áp đơn pha loại I, số các thử nghiệm phải là ba, khoảng thời gian
của mỗi thử nghiệm là bằng 0,5s với một dung sai  10%. Nếu không có điều quy định nào
khác, mỗi thử nghiệm trên một máy biến áp đơn pha có đầu phân áp được làm ở một vị trí khác
của bộ đổi nấc, nghĩa là một thử nghiệm ở vị trí tương ứng với tỷ số biến áp cao nhất, một thử
nghiệm trên đầu phân áp chính và một thử nghiệm ở vị trí tương ứng với tỷ số biến áp thấp nhất.
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Đối với những máy biến áp đơn pha loại I, tổng số các thử nghiệm phải là chín,
nghĩa là ba thử nghiệm trên mỗi cột, khoảng thời gian của mỗi thử nghiệm là 0,5s với
một dung sai  10%. Nếu không có điều quy định nào khác, mỗi thử nghiệm trên mỗi
cột của một máy biến áp có các đầu nấc được làm ở các vị trí khác nhau của bộ đổi nấc
phân áp; nghĩa là ba thử nghiệm ở vị trí tương ứng với tỷ số điện áp cao nhất trên một
của các cột bên, ba thử nghiệm trên nấc phân áp chính ở cột giữa và ba thử nghiệm ở vị
trí tương ứng với tỷ số điện áp thấp nhất trên trên cột bên khác.

Đối với các máy biến áp loại II và loại III, một thoả thuận giữa nhà chế tạo và
người mua là luôn luôn cần thiết về số các thử nghiệm, khoảng thời gian và những vị trí
của bộ đổi nối.

2.2.6. Dò tìm các sự cố và đánh giá những kết quả các thử nghiệm ngắn mạch
2.2.6.1. Trước khi thử nghiệm ngắn mạch, các đo lường và thử nghiệm phải được

thực hiện theo tiểu mục 2.2.2. và các rơle khí (nếu có) phải được kiểm tra. Những đo
lường và thử nghiệm này dùng làm tham chiếu cho dò tìm các sự cố.

2.2.6.2. Trong khi mỗi thử nghiệm (bao gồm các thử nghiệm mào đầu) ta phải ghi
vào các dao động ký :

- Điện áp đặt vào (giữa các đầu cực dây);
- Những dòng điện (xem ghi chú ở tiểu mục 2.2.5.2).
Hơn nữa, máy biến áp được thử nghiệm phải được kiểm tra bằng mắt.
Ghi chú: - Ta có thể dùng các biện pháp dò tìm bổ xung, ví dụ ghi giao động

kýnhững từ thông dò xuyên tâm bằng các cuộn dây phụ, thông tin nhận được từ tiếng ồn
và đặc biệt là ghi dòng giữa vỏ thùng ( được cách điện) và đất.

2.2.6.3. Sau mỗi thử nghiệm, biểu đồ giao động đã được thực hiện trong khi thử
nghiệm được kiểm tra, và cũng như rơle khí. Cần thiết đo điện kháng ngắn mạch sau
mỗi thử nghiệm.

Ghi chú:1- Ta có thể dùng phương pháp dò tìm bổ xung như đo điện trở, so sánh các biểu
đồ giao động điện áp xung với biểu đồ giao động đã thu được ở trạng thái ban đâù (phương
pháp xung điện áp thấp) và một thử nghiệm  không tải (để dò tìm một ngắn mạch giữa các vòng
dây).

2- Bất kỳ sự sai khác giữa những kết  quả đo lường đã  làm trước và sau thử nghiệm có
thể là một tiêu chuẩn để xác định các hư hỏng có thể. Đặc biệt quan trọng quan sát trong khi
các thử nghiệm kế tiếp, các thay đổi có thể về điện kháng đo được sau mỗi thử nghiệm, các thay
đổi đó có thể liên tục hoặc có thể hướng về một giá trị ổn định.

2.2.6.4. Sau khi hoàn thành các thử nghiệm, máy biến áp và rơle dò tìm khí, nếu
có, phải được kiểm tra. Những kết quả của những phép đo điện kháng ngắn mạch và
biểu đồ dao động được thực hiện trong các giai đoạn khác nhau của những thử nghiệm
phải được kiểm tra đối với bất kỳ chỉ số nào không bình thường có thể trong khi những
thử nghiệm, đặc biệt là bất kỳ chỉ số nào của thay đổi trong điện kháng ngắn mạch.

Các thủ tục khác nhau được tiến hành ở giai đoạn này đối với các máy biến áp
loại I và loại II hoặc III  ((xem mục a) và b)).

a) Các máy biến áp loại I.
Tất cả các thử nghiệm thông lệ phải được lặp lại.
Những thử nghiệm điện môi thông lệ phải được làm ở 75% của giá trị thử nghiệm

ban đầu nếu không có một giá trị cao hơn được thoả thuận giữa nhà chế tạo và người
mua..

Máy biến áp phải được tháo vỏ để kiểm tra lõi và các cuộn dây, nhằm để phát
hiện những hư hỏng có thể nhìn thấy được như thay đổi vị trí đầu nối, mặc dầu những
thử nghiệm thông lệ có kết quả tốt,  có thể gây nguy hiểm làm việc an toàn của máy
biến áp.

Thứ nhất là máy biến áp được đánh giá chịu đựng thắng lợi những thử nghiệm
ngắn mạch nếu trước tiên những thử nghiệm thông lệ đã được lặp lại thành công, thứ hai
là những kết quả thử nghiệm ngắn mạch, các đo lường trong khi thử nghiệm ngắn mạch
và  vỏ ngoài của thùng không bộc lộ sai sót nào (sự dịch chuyển, biến dạng của cuộn
dây, đấu nối hoặc cấu trúc giá đỡ hoặc những vết phóng điện), và thứ ba là điện
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kháng ngắn mạch đo được sau những thử nghiệm khác với những thử nghiệm đo
được ở trạng thái ban đầu không quá :

- 2% đối với các máy biến áp có cuộn dây đồng trục tròn. Tuy nhiên khi
dây dẫn của cuộn dây điện áp thấp là một dải kim loại, một giới hạn cao hơn,
không vượt quá 4%, đối với những máy biến áp mà điện áp ngắn mạch ít nhất là
bằng 3%, có thể chấp nhận theo thoả thuận giữa nhà chế tạo và người mua, hoặc

- 7,5% đối với các máy biến áp có những cuộn dây đồng trục không tròn
có điện áp ngắn mạch 3% hoặc hơn. Giá trị 7,5% có thể giảm nhỏ hơn theo sự
thoả thuận giữa nhà chế tạo và người mua, nhưng không được dưới 4%.

Ghi chú: - Đối với các máy biến áp có những cuộn dây đồng trục không tròn có điện áp
ngắn mạch dưới 3%, sự biến đổi cực đại về điện kháng không thể được xác dịnh theo một cách
chung: sự hiểu biết thực tế của một vài kiểu cấu trục dẫn tới sự chấp nhận đối với máy biến áp
như vậy có một biến đổi bằng (22.5 - 5 ux )% uz là điện áp ngắn mạch tính bằng phần trăm.

Nếu ba điều kiện để những thử nghiệm ngắn mạch được thoả mãn, máy biến áp
được phục hồi về trạng thái ban đầu của nó và người ta lặp lại, trước khi gửi máy
biến áp đi, tất cả những thử nghiệm thông thường đều cần thiết để chứng minh
khả năng làm việc. Nếu một trong ba điều kiện trên không thoả mãn, có thể cần
tháo lần lượt các trang bị cho tới khi đạt được yêu cầu tìm được nguyên nhân
thay đổi đã thấy.

b) Các máy biến áp loại II và III.

Bằng sự thoả thuận giữa nhà chế tạo và người mua, sự lặp lại các thử
nghiệm thông lệ được tiến hành thông thường tại điểm đó, có thể lui lại cho tới
sau khi kiểm tra. Sự lặp lại các thử nghiệm điện môi thông lệ là ở 75% của giá
trị thử nghiệm ban đầu, trừ phi có sự thoả thuận giữa nhà chế tạo và người mua
về một giá trị cao hơn.

Ghi chú:- Nếu máy biên áp khởi thuỷ chịu đựng được các thử nghiệm điện môi theo phương pháp
2 của ấn phẩm IEC 76-3 (đang in) điện áp được đặt vào cho thử nghiệm quá điện áp tần số công
nghiệp cảm ứng phải theo sự thoả thuận giữa nhà chế tạo và người mua.

Máy biến áp phải được tháo vỏ để kiểm tra lõi và các cuộn dây, nó được
đánh giá đã chịu đựng thành công những thử nghiệm ngắn mạch nếu đầu tiên là
những kết quả thử nghiệm ngắn mạch, những phép đo trong khi những thử
nghiệm ngắn mạch, đo lường điện áp ngắn mạch và kiểm tra vỏ ngoài thùng
không phát hiện những hư hỏng có thể nhìn thâý được (sự dịch chuyển, sự biến
dạng của các cuộn dây, sự đấu nối hoặc các cấu trúc đỡ, hoặc những vết phóng
điện) và thứ hai là, những thử nghiệm thông lệ được lặp lại thành công. Thoả
thuận giữa nhà chế tạo và người mua là cần thiết có liên quan đến giải thích tất
cả những sai khác trong các đo lường điện kháng.

Nếu một cái nào đó của hai điều kiện này đối với việc tiến hành thử
nghiệm không được thoả mãn, một kiểm tra chi tiết hơn có thể được cần thiết
bao gồm, nếu cần , tháo dỡ một phần hoặc toàn bộ trang bị.
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